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nhiệm vụ công tác trọng tâm quý II năm 2005
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Phần thứ nhất
Tình hình Quí  I  năm 2005
Trong quý I/2005, tình hình nắng hạn và dịch bệnh cúm gia cầm tái phát  xảy ra ở một số địa phương, giá cả nguyên liệu vật tư tăng ảnh hưởng bất lợi đến sản xuất kinh doanh và đời sống nhân dân, UBND tỉnh đã tăng cường chỉ đạo các cấp, các ngành đề cao trách nhiệm, tập trung triển khai những giải pháp chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2005 với tinh thần phấn đấu phát triển ngay từ đầu năm. Đồng thời, chú trọng chỉ đạo sản xuất nông nghiệp phù hợp điều kiện thiếu nước tưới, khống chế và dập tắt nhanh dịch cúm gia cầm; tổ chức tốt các hoạt động vui xuân đón Tết Nguyên đán, kỷ niệm các ngày lễ lớn theo kế hoạch.

Nhìn chung, quý I, nền kinh tế của tỉnh tiếp tục tăng trưởng. Tổng sản phẩm địa phương (GDP) tăng 9,5% (cao hơn tốc độ tăng cùng kỳ năm trước trên 1,5%), trong đó: nông, lâm thuỷ sản tăng 3,7%, công nghiệp và xây dựng tăng 11,4%, dịch vụ tăng khá 13,9%. Các hoạt động văn hoá - xã hội được đẩy mạnh, đời sống nhân dân trong tỉnh cơ bản ổn định và tiếp tục được cải thiện; an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

1- Về sản xuất nông, lâm, thuỷ sản:

Sản xuất nông nghiệp vẫn duy trì được tốc độ phát triển khá, giá trị sản xuất nông nghiệp theo giá cố định 1994 (chưa tính lúa vụ đông xuân) tăng gần 4,5% so cùng kỳ (cùng kỳ tăng 2,3%), trong đó, chủ yếu do chăn nuôi tăng 10%. 

Về trồng trọt, diện tích lúa gieo sạ vụ Đông Xuân đạt 46.773 ha, giảm 0,5% so cùng kỳ. Đã chuyển 428 ha đất lúa bấp bênh, hiệu quả thấp sang trồng cây trồng cạn. Tỷ lệ cấp I hoá giống lúa đạt 90% diện tích. Diện tích một số cây trồng cạn chủ yếu tăng khá, nhất là ngô lai, sắn. Do lượng mưa thấp, lượng nước dự trữ ở các hồ chứa nước đạt thấp so dung tích thiết kế và so cùng kỳ, có khoảng 3.000 ha lúa vụ đông xuân bị khô hạn. Gần đây, có mưa trên diện rộng với lượng mưa từ 35 - 265mm, tuy tổng lượng mưa ít nhưng cũng đã góp phần làm giảm tình trạng hạn hán ở một số nơi.
Dịch cúm gia cầm (chỉ xảy ra ở đàn vịt) đã cơ bản được ngăn chặn sau hơn 1 tháng tái phát, hiện không phát thêm điểm dịch mới. Chăn nuôi gia súc tiếp tục phát triển nên giá trị sản xuất ngành chăn nuôi tăng 10% so cùng kỳ (trong đó, giá trị bò tăng 13,2%, lợn tăng 16,5%). Tỷ lệ bò lai hiện chiếm 42% so tổng đàn, đàn bò sữa hiện có 3.599 con, tăng 984 con so cùng kỳ. Trong quý, bệnh LMLM xảy ra ở 328 con bò, đã được khống chế, chữa trị, không bùng phát thành dịch.
Về lâm nghiệp, công tác khoán quản lý bảo vệ rừng, chăm sóc rừng đợt 1 được tích cực triển khai theo kế hoạch, chuẩn bị các điều kiện triển khai 2 dự án do nước ngoài tài trợ về lâm nghiệp. Trong quý I, đã kiểm tra, xử lý 107 vụ vi phạm lâm luật, tăng 62 vụ so cùng kỳ, tịch thu 31,75 m3 gỗ các loại, thu nộp ngân sách 246,3 triệu đồng. Không xảy ra các vụ chặt phá rừng, cháy rừng nghiêm trọng. 

Về thuỷ sản, đầu vụ đánh bắt năm nay, nhiều hộ ngư dân tích cực bám ngư trường ở các vùng biển xa và trúng mùa khai thác cá ngừ đại dương, đạt năng suất khá cao (bình quân 1,5 tấn/thuyền); sản lượng khai thác ước đạt trên 1.500 tấn, tăng 50% so cùng kỳ.  Về nuôi tôm, hầu hết các hộ nuôi tôm có xu hướng đầu tư mạnh và ăn chắc ngay trong vụ 1, diện tích tôm vụ 1 đã thả giống trên 1.200 ha, xấp xỉ cùng kỳ; diện tích tôm bị bệnh xảy ra ít hơn so cùng kỳ (hiện bệnh đốm trắng trên 46 ha). UBND tỉnh đã quyết định hỗ trợ 50% mức thu phí kiểm dịch tôm giống theo quy định cho người nuôi tôm khi yêu cầu kiểm dịch chất lượng tôm giống.

Công tác quản lý đất đai đã tập trung triển khai công tác kiểm kê đất đai năm 2005 theo kế hoạch, tăng cường, công tác thanh, kiểm tra việc quản lý và sử dụng đất đai, nhất là tại Khu kinh tế Nhơn Hội và dọc tuyến đường ven biển. Trong quý, đã tiến hành giao đất cho 23 tổ chức (diện tích 1.520,8 ha), cho thuê đất 21 tổ chức (diện tích 290 ha), chấp thuận địa điểm cho 23 tổ chức (diện tích 33,3 ha), cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 47 trường hợp. Công tác kiểm tra, chấn chỉnh tình hình khai thác khoáng sản ti tan, đất, đá, cát trên địa bàn tỉnh gắn với bảo vệ môi trường được tăng cường.

Mặt tồn tại trong sản xuất nông nghiệp nói chung là: Việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, mùa vụ còn chậm; công tác nghiên cứu khảo nghiệm và áp dụng giống mới còn hạn chế. Việc phát triển vùng nguyên liệu chậm so với kế hoạch đề ra; sản lượng mía trong quý I chỉ bằng 73,1%, giảm 64.500 tấn so cùng kỳ, diện tích dứa trồng mới đạt thấp (đến nay mới trồng khoảng 140 ha/800 ha kế hoạch 2 năm 2004 - 2005, chủ yếu do khâu cung ứng giống dứa chậm). Đàn bò sữa tăng không đáng kể, so với đầu năm chỉ tăng 99 con. Việc chỉ đạo triển khai thực hiện một số dự án đầu tư hạ tầng vùng nguyên liệu mía, dứa, nuôi trồng thuỷ sản còn chậm. Hiện vẫn còn trên 20% tàu đánh bắt xa bờ chưa được đăng kiểm, nạn xung điện, xiếc máy, tình trạng lấn chiếm đất xây dựng trái phép vẫn tiếp tục xảy ra ở một số nơi chưa được ngăn chặn và xử lý có hiệu quả.  Đặc biệt, dịch cúm gia cầm tuy được ngăn chặn, nhưng nguy cơ tái phát vẫn còn tiểm ẩn. Lượng nước các hồ chứa còn thấp, nguy cơ hạn hán nghiêm trọng có thể xảy ra trong thời gian tới. 

2- Về sản xuất công nghiệp:
Giá trị sản xuất công nghiệp (giá cố định 1994) quý I/2005 ước đạt 764,7 tỷ đồng, tăng 12,3% so cùng kỳ (cùng kỳ tăng 18,3%). Trong đó, khu vực DNNN giảm 4,9% (DNNN TW tăng 1,9%, DNNN địa phương giảm 7,5%); khu vực ngoài nhà nước tăng 29,3% (trong đó, DNTN tăng 93,2%); khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tăng 34,4%. Một số sản phẩm công nghiệp phục vụ xuất khẩu đạt được tốc độ tăng khá như gỗ tinh chế tăng 34,7%, nhân điều xuất khẩu tăng 15,1%, dăm bạch đàn tăng 145,9%; một số sản phẩm tiêu dùng nội địa như dịch truyền tăng 57,5%, thuốc nước tăng 119,9%, bia tăng 1,9%, xi măng tăng 93,8%. Một số sản phẩm công nghiệp có mức sản xuất giảm so cùng kỳ như: hải sản đông lạnh giảm 17,1%, đường RS giảm 39,6%, quần áo may sẵn giảm 29,3%, giày dép xuất khẩu giảm 47,8%, đá ốp lát giảm 27,8%, Ilmenite giảm 32,1%. Các địa phương đạt mức giá trị sản xuất công nghiệp tăng trưởng khá so cùng kỳ gồm: huyện Phù Mỹ tăng 38,9%, An Nhơn tăng 23,3%, Tuy Phước tăng 21,4%, Phù Cát tăng 20,4%, thành phố Quy Nhơn tăng 18,9%. UBND tỉnh đã họp với các DNNN bàn các biện pháp tháo gỡ khó khăn để đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Nhằm thúc đẩy thu hút đầu tư, UBND tỉnh đã ban hành mới chính sách khuyến khích đầu tư trong nước và chính sách khuyến khích đầu tư trực tiếp nước ngoài trên địa bàn tỉnh. Đồng thời chỉ đạo tập trung vốn, đẩy nhanh tiến độ đầu tư cơ sở hạ tầng, bồi thường thiệt hại, GPMB tại các khu, cụm công nghiệp, nhất là ở KCN Phú Tài, Long Mỹ, cụm công nghiệp Nhơn Bình, xây dựng các khu tái định cư phục vụ các KCN; tăng cường kiểm tra và chỉ đạo tháo gỡ các giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong thực hiện các dự án đầu tư, mở rộng sản xuất. Đã triển khai quy hoạch chi tiết KCN Nhơn Hội (giai đoạn 1), KCN Nhơn Hoà. Một số khu, cụm công nghiệp tiếp tục thu hút thêm các doanh nghiệp đầu tư sản xuất.
Tuy nhiên, giá trị sản xuất công nghiệp quý I tăng trưởng thấp hơn 6% so với cùng kỳ. Giá trị sản xuất công nghiệp khu vực DNNN địa phương chiếm tỷ trọng gần 30%, nhưng giảm sút 7,5%. Một số DNNN giảm mạnh là Công ty Giày Bình Định, Công ty Thực phẩm xuất khẩu Lam Sơn, Công ty cổ phần Đường Bình Định, nguyên nhân chủ yếu là do thiếu nguyên liệu, giá cả nguyên liệu vật tư tăng cao, thị trường tiêu thụ bị thu hẹp, năng lực sản xuất và sức cạnh tranh còn hạn chế. Một số dự án về công nghiệp chậm đi vào hoạt động do gặp khó khăn về vốn, về xử lý môi trường như nhà máy cán thép nóng Việt - Hàn, cồn rượu Bình Định… 
3- Về thương mại, dịch vụ:

Kim ngạch xuất khẩu quý I ước đạt 67,9 triệu USD, tăng 24,6% so cùng kỳ, trong đó, xuất khẩu của thành phần kinh tế ngoài nhà nước chiếm tỷ trọng 70,5%. Trên địa bàn tỉnh hiện có 78 doanh nghiệp tham gia xuất khẩu có quan hệ giao thương với 37 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới, trong đó có 4 doanh nghiệp tham gia xuất khẩu lần đầu tiên. Các mặt hàng xuất khẩu tăng khá là sản phẩm gỗ tăng 35,3% (đạt 47,4 triệu USD), hàng thuỷ sản tăng 1,1% (trong đó, hải sản đông lạnh tăng 10,1%), nhân hạt điều tăng 25%, dăm bạch đàn tăng 298,4%, khoáng sản tăng 29,6%. Giá trị nhập khẩu đạt 11,8 triệu, giảm 42,9% so cùng kỳ. Bộ Thương mại đã phối hợp với tỉnh tổ chức Hội nghị Tham tán thương mại tại tỉnh.
Hoạt động nội thương trên thị trường sôi động, nhất là trong dịp Tết nguyên đán, hàng hoá lưu thông trên thị trường phong phú, đa dạng. Tổng mức bán lẻ hàng hoá và dịch vụ xã hội quý I ước đạt  2.060 tỷ đồng, tăng 20,8% so cùng kỳ. Tuy một bộ phận dân cư còn khó khăn, nhưng nhìn chung sức mua của nhân dân vào dịp trước và trong Tết năm nay tăng khá.

Vận chuyển hành khách ước đạt 6.816 ngàn lượt hành khách, tăng 66,9%, luân chuyển trên 349 triệu lượt hành khách.km, tăng 64,2% so cùng kỳ. Trong dịp Tết, số lượng phương tiện được huy động tăng 10% so cùng kỳ năm trước; riêng dịch vụ xe buýt tăng thêm 8 chuyến/ngày, hiệu suất khai thác 80% số ghế, góp phần hạn chế lượng xe máy lưu thông trong dịp Tết.

Vận tải hàng hóa ước thực hiện 1.288,1 ngàn tấn, tăng 88%, luân chuyển hàng hóa 228,5 triệu tấn.km, tăng 42,5% so cùng kỳ. Hàng thông qua Cảng ước đạt 752.000 TTQ, tăng 5,6%, trong đó Cảng Quy Nhơn 638.000 TTQ, tăng 3,1%, Cảng Thị Nại 114.000 TTQ, tăng 22,6% so cùng kỳ.

Hoạt động du lịch tăng khá, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán. Lượng khách du lịch đến tỉnh trong quý I ước 97.260 lượt người, tăng 56% so cùng kỳ (trong đó, khách quốc tế 7.130 người, tăng 24%, khách trong nước tăng 59%). Số ngày lưu lại bình  quân 1,7 ngày/khách, công suất phòng khách sạn đạt 75%; doanh thu du lịch thuần tuý ước đạt 23,4 tỷ đồng, tăng 37% so cùng kỳ.
Bên cạnh những kết quả đạt được, lĩnh vực thương mại và dịch vụ còn một số hạn chế: Tình hình xuất khẩu đang gặp khó khăn, thiếu ổn định, nhất là về thị trường, thiếu nguyên liệu, sức cạnh tranh yếu. Tốc độ tăng kim ngạch xuất khẩu quý I chậm hơn so cùng kỳ (cùng kỳ tăng 36,3%). Giá trị xuất khẩu của khối DNNN địa phương chỉ đạt 11,8 triệu USD, giảm 17,4% so cùng kỳ. Một số mặt hàng giảm như: hàng dệt may giảm 35,3%, gạo giảm 76,6%, giày dép các loại giảm 44,1%, thuốc tây ống giảm 86,8%, thuốc tây viên giảm 68,5% so cùng kỳ. Công tác xúc tiến, quảng bá, nâng cao chất lượng du lịch chưa đáp ứng yêu cầu. Một số dự án đầu tư về du lịch, xây dựng cơ sở hạ tầng  phục vụ du lịch triển khai còn chậm. 


4- Về đổi mới và phát triển doanh nghiêp:
Tiếp tục triển khai thực hiện cổ phần hoá ở 3 DNNN từ kế hoạch năm 2004 chuyển sang và 4 DNNN thực hiện theo kế hoạch năm 2005. Đồng thời, đã chỉ đạo lập phương án thực hiện theo quyết định 155 của Thủ tướng Chính phủ. Tuy nhiên, tiến độ thực hiện công tác cổ phần hoá DNNN còn chậm so với kế hoạch, chủ yếu là do công tác xác định giá trị tài chính, khoanh nợ, xoá nợ cho doanh nghiệp. 
Trong quý I, có 83 doanh nghiệp đăng ký kinh doanh mới, tăng 10% so cùng kỳ, với số vốn đăng ký  trên 76,5 tỷ đồng, trong đó  có 47 DNTN, 34 công ty TNHH, 2 công ty cổ phần. Đồng thời, đã kiểm tra, xử lý thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh 22 doanh nghiệp. Tính đến nay, trên địa bàn tỉnh có 1.121 doanh nghiệp đăng ký hoạt động, tổng số vốn đăng ký 1.990,7 tỷ đồng, vốn bình quân 1,77 tỷ đồng/DN. Cấp giấy phép đầu tư nước ngoài cho 1 dự án nuôi tôm giống của Công ty TNHH Việt – úc, số vốn đầu tư 550.000 USD. Hiện trên địa bàn tỉnh có 15 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài, với tổng vốn đầu tư đăng ký 45,397 triệu USD, vốn pháp định 16,982 triệu USD. Tuy nhiên, hiện chỉ có 10 dự án đang hoạt động.

5- Tài chính, giá cả:
Tổng thu ngân sách trên địa bàn quí I ước đạt 197,9 tỷ đồng, đạt 19,8% dự toán cả năm, tăng 7,7% so cùng kỳ, trong đó thu nội địa 161,5 tỷ đồng, đạt 18,6% dự toán, tăng 0,9%, thu qua Hải quan 36,4 tỷ đồng, đạt 27,7% dự toán và tăng 52,9% so cùng kỳ. Một số khoản thu đạt khá như thu từ lĩnh vực kinh tế ngoài quốc doanh, lệ phí xăng dầu, tiền sử dụng đất (25 tỷ đồng, riêng ngân sách tỉnh 3 tỷ đồng). Chi ngân sách 235,7 tỷ đồng, đạt 14,5% dự toán năm, bằng 88,1% so cùng kỳ. 
Chỉ số giá tiêu dùng tháng 3 tăng 4,46% so đầu năm và tăng 8,48% so với cùng kỳ. Trong đó, nhóm hàng lương thực, thực phẩm tăng 13,31%; hàng phi lương thực, thực phẩm tăng 0,95%; giá vàng tăng 7,75%, giá đô la Mỹ tương đối bình ổn, tăng 0,29%. Tuy giá cả tăng, nhưng nhìn chung, không có tình trạng khan hiếm hàng hoá gây sốt giá.
6- Về  xây dựng cơ bản:
Nhờ điều kiện thời tiết thuận lợi, tiến độ thi công một số công trình giao thông, thuỷ lợi trọng điểm của tỉnh tiếp tục được đẩy mạnh như: cầu đường Quy Nhơn – Nhơn Hội, tuyến đường ven biển Nhơn Hội – Tam Quan, đường Xuân Diệu, hồ Định Bình, hạ tầng KCN Long Mỹ, cụm công nghiệp Nhơn Bình...gắn với chú trọng đảm bảo chất lượng công trình. Đã khánh thành đưa vào sử dụng Hồ chứa nước Hà Nhe (huyện Vĩnh Thạnh), đường Cát Tiến - Đề Gi (thuộc tuyến đường ven biển), nhiều công trình XDCB ở các địa phương tiếp tục được đầu tư, nâng cấp, hoàn thiện đưa vào sử dụng. Đang xúc tiến lập quy hoạch chi tiết Khu tái định cư Nhơn Phước, lập dự án đường trục Khu kinh tế Nhơn Hội.
Giá trị khối lượng XDCB thuộc nguồn vốn nhà nước trong quí I ước thực hiện trên 127,7 tỷ đồng, đạt 13,2% kế hoạch, trong đó từ  vốn TW đầu tư tập trung 15,8 tỷ đồng, vốn ngân sách địa phương 111,9 tỷ đồng. Đến cuối tháng 3, thanh toán vốn đầu tư XDCB 115 tỷ đồng, đạt 11,9%, trong đó nguồn vốn TW thanh toán và tạm ứng 33,7 tỷ đồng, đạt 36,6%, nguồn vốn địa phương thanh toán  81,3 tỷ đồng, đạt  9,3% so kế hoạch năm. Công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình được chú trọng chỉ đạo thực hiện theo Luật Xây dựng và Nghị định mới của Chính phủ, nhất là chấn chỉnh công tác đấu thầu, chỉ định thầu. 

7- Về hợp tác phát triển:  
UBND tỉnh đã Quyết định kiện toàn BCĐ thực hiện hợp tác phát triển của tỉnh Bình Định với các tỉnh, thành phố trong cả nước. Đã tổ chức Đoàn cán bộ cấp cao của tỉnh thăm và làm việc với tỉnh Hà Tĩnh, ký kết thoả thuận hợp tác phát triển giữa tỉnh Bình Định và tỉnh Hà Tỉnh. Công tác chuẩn bị nội dung ký kết hợp tác phát triển với thành phố Hà Nội, các tỉnh Phú Yên, Gia Lai đang được xúc tiến triển khai. 

8- Về văn hóa - xã hội:
Trong quý I, các hoạt động văn hoá, thông tin, báo chí, phát thanh – truyền hình, thể dục thể thao được các ngành và địa phương phối hợp triển khai tập trung tuyên truyền mừng Đảng mừng Xuân và tổ chức các lễ hội truyền thống. Đặc biệt, đã tổ chức tốt Lễ mít tinh và các hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và triển khai tổ chức Lễ và các hoạt động Kỷ niệm 30 năm ngày giải phóng tỉnh Bình Định (31/3).

Ngành giáo dục - đào tạo tiếp tục nâng cao chất lượng dạy và học, bồi dưỡng, chuẩn hoá đội ngũ giáo viên các cấp, xây dựng trường chuẩn quốc gia. Tăng cường chỉ đạo chấn chỉnh việc dạy thêm, học thêm. Đã tổ chức kỳ thi học sinh giỏi lớp 12 cấp quốc gia (59 học sinh) và lớp 5 cấp tỉnh (có 3.702 học sinh tham gia) tại tỉnh. Việc triển khai các chương trình lồng ghép về giáo dục môi trường, an toàn giao thông, phòng chống AIDS, ma tuý và các tệ nạn xã hội trong nhà trường được chú trọng. Trong quý I, đã đưa vào sử dụng thêm 110 phòng học mới.
Ngành khoa học công nghệ tiếp tục chỉ đạo triển khai 14 đề tài, dự án NCKH năm 2005 đã được xét duyệt theo kế hoạch, trong đó có 2 đề tài được tổ chức tuyển chọn cơ quan chủ trì theo đúng quy chế; phối hợp tổ chức xét duyệt lao động sáng tạo cho 30 đề tài; đang tích cực chuẩn bị nội dung, chương trình tổ chức Hội chợ công nghệ – thiết bị 2005 tại thành phố Quy Nhơn.
Trong quý I không xảy ra các dịch bệnh lớn, tỷ lệ mắc bệnh sốt rét giảm còn trên 0,7/1000 dân. Ngành y tế cùng các ngành hữu quan và các địa phương đã triển khai thực hiện tốt các biện pháp phòng ngừa bệnh cúm gia cầm lây nhiễm sang người, tiêu độc, vệ sinh môi trường vùng dịch và công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, không có các vụ ngộ độc lớn xảy ra, nhất là trong dịp Tết. 

Công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm, xoá đói giảm nghèo, các chương trình mục tiêu quốc gia tiếp tục được chú trọng. Đã triển khai kế hoạch cho vay vốn giải quyết việc làm các dự án nhỏ với kinh phí 14 tỷ đồng, xây dựng kế hoạch hỗ trợ “xóa nhà tạm’ cho hộ nghèo năm 2005 tổng số 4.023 nhà với tổng kinh phí trên 12 tỷ đồng. UBND tỉnh đã chỉ đạo tập trung đầu tư hỗ trợ làm nhà cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, khó khăn về nhà ở theo Quyết định 134 của Thủ tướng Chính phủ. Trong quý I, đã đưa 65 người đi lao động có thời hạn ở nước ngoài (Malaysia 38, Nhật bản 25, Đài Loan 2). Đã tổ chức triển khai tập huấn thực hiện chế độ tiền lương mới và thẩm định phương án chuyển đổi xếp lương mới cho 39 doanh nghiệp. 
Việc quan tâm giúp đỡ các đối tượng chính sách, người có công với cách mạng, các đối tượng khó khăn, hộ nghèo được chú trọng, tổ chức thăm hỏi, tặng quà, cứu trợ đỏ lửa, nhất là trong dịp Tết, nhân dịp kỷ niệm 30 năm ngày giải phóng tỉnh Bình Định được kịp thời; mức hỗ trợ cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số dịp Tết năm nay khá hơn các năm trước, góp phần hạn chế khó khăn về đời sống do tình hình nắng hạn ở các vùng miền núi. Đã hoàn thành việc cấp phát thẻ BHYT năm 2005 cho 146.791 người thuộc diện hộ nghèo, đặc biệt khó khăn, hộ dân tộc ít người và triển khai mua BHYT cho 1.535 cụ từ 90 – 99 tuổi theo quy định. Tổ chức các đợt khảo sát mộ liệt sỹ, phát hiện và quy tập 56 hài cốt liệt sỹ vào các nghĩa trang.  Đã điều chỉnh xong trợ cấp ưu đãi người có công trên địa bàn tỉnh theo Nghị định 210 của Chính phủ, tổng cộng có 40.870 đối tượng có công với Cách mạng, kinh phí tăng thêm 1 tháng 4,688 tỷ đồng.

Tuy nhiên, mặt tồn tại đáng lưu ý trong lĩnh vực văn hoá xã hội là: việc tổ chức các hoạt động văn hoá, thể thao vui xuân đón Tết cho đồng bào miền núi, vùng sâu, vùng xa  còn ít, công tác tuyên truyền cổ động trực quan còn có mặt hạn chế. Trình độ năng lực của một bộ phận giáo viên chưa đáp ứng yêu cầu, đạo đức lối sống một bộ phận học sinh giảm sút. Tình trạng quá tải ở các bệnh viện tuyến huyện và tỉnh còn xảy ra, mạng lưới y tế cơ sở còn nhiều khó khăn. Triển khai công tác đào tạo nghề năm 2005 còn chậm, xuất khẩu lao động còn hạn chế. 

9- Về xây dựng chính quyền, an ninh quốc phòng; 
Về xây dựng chính quyền, trong quý, UBND tỉnh đã Quyết định thành lập Sở Bưu chính Viễn thông, Trung tâm Khuyến công tỉnh thuộc Sở Công nghiệp, đổi tên Ban Dân tộc miền núi thành Ban Dân tộc, Ban Tôn giáo chính quyền thành Ban Tôn giáo. Công tác bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, tuyển dụng công chức, viên chức, tinh giảm biên chế được thực hiện đúng quy trình quy định. Đang triển khai kế hoạch thực hiện Đề án đào tạo cán bộ xã, phường, thị trấn giai đoạn 2004 -2010, thực hiện chính sách chế độ cán bộ, công chức xã theo Nghị định 121 của Chính phủ. Đến nay, đã có 100% cơ quan, đơn vị hoàn thành việc chuyển xếp theo chế độ tiền lương mới để tiến hành thẩm tra, thẩm định. Tuy nhiên, đáng lưu ý việc triển khai công tác cải cách thủ tục hành chính ở một số sở, ban, địa phương có lúc có dấu hiệu chững lại. UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.
Đã chỉ đạo triển khai kế hoạch thanh tra năm 2005 trên địa bàn tỉnh đối với  các dự án đầu tư xây dựng, ban quản lý dự án, công tác quản lý tài chính; thanh tra việc thực hiện chế độ công vụ; chỉ đạo việc rà soát, giải quyết dứt điểm những vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng kéo dài, vượt cấp thuộc thầm quyền. Công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân, tuyên truyền phổ biến và giáo dục pháp luật, tư vấn trợ giúp pháp lý tiếp tục được duy trì. Trong quý I, Phòng Tiếp dân tỉnh tổ chức tiếp dân thường xuyên 126 lượt người (giảm 3), phục vụ lãnh đạo UBND tỉnh tiếp dân định kỳ 9 lượt (giảm 12 lượt), Đoàn đại biểu Quốc hội tiếp 11 lượt (giảm 1). Thanh tra tỉnh tiếp nhận và xử lý 113 vụ khiếu nại, tố cáo, giảm 3 vụ so cùng kỳ. 


Tình hình an ninh chính trị được bảo đảm. Công tác tuyển quân đợt 1/2005 đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra; lực lượng công an các cấp phối hợp các địa phương tiếp tục thực hiện kế hoạch tấn công trấn áp các loại tội phạm cướp của giết người, trộm cắp tài sản..., bảo vệ an toàn các mục tiêu trong dịp Tết Nguyên Đán, các lễ hội, kỷ niệm các ngày lễ lớn của tỉnh và cả nước. Trong quý I, tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh xảy ra 67 vụ (giảm 86 vụ so cùng kỳ), bị thương 41 người (giảm 144 người), làm chết 59 người (giảm 6 người). Tuy nhiên, trật tự an toàn xã hội có mặt còn phức tạp, nhất là tội phạm giết người, trộm cắp tài sản nhà nước và công dân, gây rối trật tự công cộng có chiều hướng tăng; tình hình tai nạn giao thông còn diễn biến phức tạp.

Phần thứ hai
Trọng tâm công tác Quý II  năm 2005

Yêu cầu các cấp, các ngành tập trung sức tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết kỳ họp lần thứ 3 của HĐND tỉnh khoá X về nhiệm vụ năm 2005 và Quyết định của UBND tỉnh về những giải pháp chủ yếu tập trung chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2005, phấn đấu mức độ hoàn thành mục tiêu nhiệm vụ cao nhất trong quý II/2005 để tạo đà hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ cả năm 2005, trong đó, tập trung chỉ đạo một số nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm sau:

 
1- Về công nghiệp, xuất khẩu và dịch vụ: 

Chỉ đạo đẩy mạnh sản xuất công nghiệp, xuất khẩu và dịch vụ, phấn đấu mức tăng trưởng cao hơn quý I để phấn đấu đạt chỉ tiêu kế hoạch tăng trưởng của cả năm 2005 đã đề ra.
Các sở, ban, UBND các huyện, thành phố tập trung tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, tăng giá trị sản lượng công nghiệp và xuất khẩu. Đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư để sớm hoàn thành đưa vào hoạt động (nhà máy chế biến tinh bột mỳ, chế biến dứa và rau quả xuất khẩu, dịch truyền, các dự án đang xây dựng trong KCN Phú Tài, Long Mỹ, cụm công nghiệp ở các địa phương. Lưu ý kiểm tra việc xử lý nước thải, mùi các nhà máy sản xuất cồn, chế biến sắn đạt tiêu chuẩn quy định. 
Tập trung chỉ đạo và ưu tiên vốn để xây dựng các khu tái định cư, thực hiện công tác đền bù, giải toả, GPMB, giao đất cho các dự án đăng ký đầu tư vào các khu, cụm công nghiệp, nhất là ở KCN Phú Tài, Long Mỹ, cụm công nghiệp Nhơn Bình. Hoàn thành Quy hoạch chi tiết KCN Nhơn Hội (giai đoạn 1), khẩn trương triển khai thực hiện quy hoạch chi tiết KCN Nhơn Hoà và các khu, cụm công nghiệp khác.

Tổ chức triển khai các chính sách khuyến khích đầu tư trong nước và chính sách khuyến khích đầu tư trực tiếp nước ngoài trên địa bàn tỉnh mới ban hành. Tiếp tục nghiên cứu để sớm ban hành chính sách khuyến khích phát triển làng nghề, tiêu chí làng nghề. Chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức hội nghị gặp mặt các doanh nghiệp sản xuất - kinh doanh, xuất khẩu vào đầu tháng 4/2005. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp tham dự hội chợ triển lãm ở trong nước và nước ngoài. Tổ chức Hội chợ công nghệ – thiết bị 2005 tại thành phố Quy Nhơn và các hội chợ, triển lãm khác.

Trên cơ sở ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, hoàn chỉnh Đề án thành lập Khu kinh tế  Nhơn Hội sớm trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Hoàn thiện Chương trình hành động của tỉnh Bình Định thực hiện Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị và Quyết định 148 của Thủ tướng Chính phủ; điều chỉnh, bổ sung quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hôi, quy hoạch phát triển du lịch tỉnh Bình Định; quy hoạch chi tiết phát triển du lịch phía tây đường Quy Nhơn – Sông Cầu. Chỉ đạo các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng du lịch, các khách sạn theo kế hoạch. Khẩn trương làm việc với Bộ, Ngành TW hoàn thành đề án bổ sung Bình Định vào khu vực trọng điểm về du lịch của Miền Trung.
Hoàn thiện việc xây dựng Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 49/2004-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phát triển dịch vụ trong kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2006 -2010. Tăng cường chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động dịch vụ hiện có, đồng thời khai thác mở rộng các loại hình dịch vụ mới đi đôi với nâng cao chất lượng và giảm giá thành các dịch vụ, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội và nhu cầu của đời sống nhân dân..
2- Về nông, lâm, thuỷ sản:

Tập trung chỉ đạo thu hoạch lúa và đánh giá kết quả sản xuất vụ Đông Xuân. Triển khai kế hoạch sản xuất vụ Hè Thu, đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, ứng dụng mạnh mẽ các tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, đặc biệt là khâu giống; chú trọng phòng chống hạn cho cây trồng. Tập trung  chỉ đạo đầu tư phát triển vùng nguyên liệu mía, dứa trong vùng quy hoạch. Nhân rộng các mô hình sản xuất giỏi trong toàn tỉnh. Tổ chức tham quan học tập nghiên cứu mô hình thâm canh phương pháp mới đạt 10 tấn lúa/ ha ở tỉnh Thanh Hoá. 

Tăng cường các biện pháp kiểm tra, kiểm dịch và phòng chống dịch cúm gia cầm. Chỉ đạo tổ chức lại ngành chăn nuôi gia cầm trên địa bàn tỉnh theo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động mạng lưới thú y cơ sở. Đôn đốc việc tổ chức thực hiện các chính sách đối với người chăn nuôi có hiệu quả nhằm phát triển nhanh đàn bò sữa, bò lai trong tỉnh. Kiểm tra xử lý dứt điểm bệnh LMLM ở trâu, bò.

Chỉ đạo triển khai nhanh các dự án đầu tư hạ tầng thủy sản, gắn việc khai thác và nuôi trồng với việc thực hiện mục tiêu xuất khẩu. Chú ý công tác kiểm dịch tôm giống và phòng chống bệnh tôm. Chỉ đạo thực hiện quy hoạch nuôi trồng thủy sản bền vững tại Đầm Thị Nại phù hợp với định hướng quy hoạch khu kinh tế Nhơn Hội, xây dựng và tổ chức thực hiện tốt quy chế quản lý khu sinh thái Cồn Chim - đầm Thị Nại. 


Tập trung chỉ đạo công tác kiểm kê đất đai năm 2005. Tăng cường  công tác thanh, kiểm tra việc quản lý và sử dụng đất đai, nhất là tại Khu kinh tế Nhơn Hội và dọc tuyến đường ven biển. Đẩy nhanh tiến độ giao đất các khu dân cư, giao đất cho các tổ chức, doanh nghiệp sản xuất kinh doanh theo quy hoạch và phù hợp với yêu cầu sản xuất của doanh nghiệp; đồng thời ngăn chặn tình trạng doanh nghiệp lợi dụng cơ chế chính sách để chiếm đất. Rà soát, quy hoạch quỹ đất tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất thu vào ngân sách nhà nước. Tăng cường hướng dẫn, kiểm tra bảo đảm công tác bảo vệ môi trường trong từng dự án đầu tư, trong từng doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh, chú ý nhà máy sản xuất cồn. 
3- Về đầu tư, xây dựng cơ bản:

Tiếp tục tập trung chỉ đạo công tác đầu tư xây dựng cơ bản theo kế hoạch năm 2005, nhất là các công trình trọng điểm như  cầu đường Quy Nhơn – Nhơn Hội, tuyến đường ven biển, đường Xuân Diệu, công trình đầu mối Hồ Định Bình, hồ Quang Hiển, Cảng quân sự Thị Nại và các dự án tái định cư phục vụ các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng, chỉnh trang đô thị, các dự án thuộc  chương trình 135, 134. Chú trọng công tác giám sát, kiểm tra tiến độ thi công và chất lượng công trình; có biện pháp ngăn chặn tình trạng ăn cắp vật tư làm ảnh hưởng đến chất lượng công trình. Chỉ đạo bổ sung mội số công trình bức xúc trong kế hoạch 2005 và chuẩn bị danh mục công trình đầu tư XDCB năm 2006 để trình ra kỳ họp HĐND tỉnh.
4- Về hợp tác phát triển:
 Chỉ đạo đảy mạnh triển khai các nội dung hợp tác đã được ký kết giữa tỉnh Bình Định với thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Hà Tỉnh. Chuẩn bị tổ chức ký kết  hợp tác với thành phố Hà Nội và các tỉnh Gia Lai, Phú Yên.
5- Về tài chính, đổi mới doanh nghiệp:

Tiếp tục triển khai có hiệu quả các biện pháp điều hành dự toán ngân sách năm 2005, phấn đấu tăng thu ngân sách để đáp ứng yêu cầu chi. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác rà soát, quy hoạch tạo quỹ đất để đấu giá thu tiền vào ngân sách tỉnh trong giai đoạn 2005 – 2007. Chỉ đạo có kết quả Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Tập trung chỉ đạo triển khai kế hoạch cổ phần hoá DNNN theo lịch trình đã được phê duyệt. Tiếp tục chỉ đạo nâng cao hiệu quả hoạt động của các DNNN và củng cố, phát triển và nâng cao hiệu quả các doanh nghiệp cổ phần. 

6- Về văn hoá - xã hội:

Tập trung chỉ đạo hoàn thành tốt chương trình năm học 2004 – 2005 và tổ chức tốt các kỳ thi tốt nghiệp cuối cấp. Triển khai nhanh việc ứng dụng các đề tài nghiên cứu khoa học vào phục vụ sản xuất và đời sống. Đẩy mạnh triển khai thực hiện các dự án công nghệ thông tin. Nâng cao chất lượng khám và chữa bệnh cho nhân dân, tiếp tục củng cố mạng lưới y tế cơ sở. Đẩy mạnh triển khai thực hiện kế hoạch giải quyết việc làm, đào tạo nghề, xuất khẩu lao động, hỗ trợ “xóa nhà tạm’ cho hộ nghèo, hỗ trợ làm nhà cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, khó khăn về nhà ở. 
7- Về xây dựng chính quyền, quốc phòng an ninh:

Tiếp tục kiểm tra chấn chỉnh và nâng cao chất lượng thực hiện cơ chế “một cửa” ở cấp tỉnh và huyện và cấp xã. Hoàn thành việc chuyển xếp lương mới theo quy định. Tiếp tục rà soát, giải quyết dứt điểm những vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng. Đảm bảo các điều kiện Sở Bưu chính Viễn Thông và Trung tâm Khuyến công và các tổ chức mới thành lập sớm đi vào hoạt động ổn định. Hoàn chỉnh các đề  án về điều chỉnh địa giới hành chính một số xã đã có chủ trương.

Chú trọng nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền phổ biến và giáo dục pháp luật, tổ chức tư vấn trợ giúp pháp lý cho các đối tượng nghèo, chính sách, vùng sâu vùng xa. Kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở ở xã, phường, các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp Nhà nước. Chỉ đạo có hiệu quả công tác chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. 

Giữ vững quốc phòng, an ninh và tăng cường các biện pháp trấn áp tội phạm để ổn định trật tự an toàn xã hội. Tiếp tục chỉ đạo các biện pháp nhằm giảm tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh./. 
                                                                         tm- ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định 

Nơi nhận:                                                               PCT Trịnh Hồng Anh đã ký
- Văn phòng Chính phủ; Vụ IV

- Bộ trưởng Hoàng Trung Hải

- TT Tỉnh ủy

- TT, các Ban HĐND tỉnh 

- CT, các PCT UBND tỉnh

- Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ

- UB Mặt trận TQVN tỉnh

- VP Tỉnh ủy, VP ĐĐBQH, VP HĐND tỉnh

- Các sở, ban, ngành, các cơ quan báo, đài

- TT HĐND, UBND các huyện, thành phố                                                                     
- Lãnh đạo VP, CV

- Lưu VP, K2.
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